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TOM TAT
Tdéng cong 30 bo siva & 3 giai doan tiét sira khac nhau dwoc chon loc va nuéi dwéng bang hai
phwong phap cho an khac nhau la phwong phap TMR (Total mixed ration) va phwong phap truyén
thdng (cho &n tinh, tho riéng ré) nhdm danh gia hiéu qua cta phwong phap cho dn TMR trong chin
nudi bo sira. Két qua nghién ctru cho thay, phwong phap TMR mang lai hiéu qua ky thuat ro rét
nhwng hiéu qua kinh té chi cé khi quy mé chin nuoi tir 23 bo vat siva tré Ién. Hiéu qua ky thuat dwoc
thé hién qua s ting Ién vé lwong vat chat khé thu nhan, ning suét sira, chat lwong siva va tinh én
dinh cua chu ky sira. V&i quy md chan nudi nhé (5 bo vat sira), cho &n theo phwong phap TMR khong
mang lai hiéu qua kinh té so v&i phwong phap cho &n truyén théng vi chi phi may méc Ién. Tuy nhién,
v&i quy mo tir 23 bo vat sira tré 1én, gia thanh siva san xuat giam xuéng va phwong phap TMR bat
dau mang lai hiéu qua kinh té.
T khoa: bo sira, hiéu qua kinh té, nudi dwdng, TMR.

SUMMARY

A total of thirty milking cows at three different stages of lactation were fed total mixed ration
(TMR) and in traditional way (concentrate and forages provided separately) to evaluate the efficacy of
feeding TMR in raising dairy cattle. It was shown that feeding TMR brought about significant technical
effects but economic benefit could only come when the household raised above a certain number of
cows. Cows fed TMR showed significant increses in dry matter intake, milk yield, and milk quality. In
small scale farms (under 23 milking cows), feeding TMR did not bring economic benefits compared
with traditional feeding due to high investment in equipment . From 23 milking cows the cost of milk
was reduced and thus resulted in economic benefits.

Key words: Dairy, economic benefits, feeding, TMR.

1. DAT VAN DE

Bo 1a gia sic nhai lai nén thtc dn tho
xanh 1a 1y tudng nhat véi ching. Tuy nhién
trong chin nudi bo stia ngudi ta phai cung
c&p thic an tinh vao khau phan dé bd sung
dinh dudng cho bo, dic biét 12 bo cao san
hodc khi khdu phin cé thic an tho chit
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lugng thap. Vi vay, van dé dugdc quan tam 1a
b6 sung dinh dudng nhu thé nao dé ting stc
san xuit cua bo ma khong anh hudng dén
stic khoe ctia ching. Khdu phén &n dugc tron
hoan chinh (TMR) 1a mot ky thuat da phat
trién ti lau va hién dude nhiing ngusi chan
nudi bo siia trén toan thé giéi st dung, nhat
12 6 khu vuc Béc M§ (Snowdon, 1991).
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Tai Viét Nam, cho dén nay van chua c6
bat ky cong bd nao vé nghién ciu san xuat
va st dung thiic &an TMR cho bo stia. Tai liéu
gi6i thiéu vé TMR bang tiéng Viét chu yéu la
mot sd bai gidng phuc vu cho cac khéa tap
huén ngin han, ching han nhu khéa xay
dung khiu phan TMR-PMR (Bergstrand,
2005) t6 chtic vao thang 4-2005 tai Thanh
phd H6 Chi Minh do chuyén gia nuéc ngoai
giang day. Véi han ché trén, mot s6 co sé
chin nudi 6 Ha T4y, Tuyén Quang va Thanh
phd H6 Chi Minh da bat dau trién khai thi
nghiém san xudt va st dung thtc &n TMR
nhung chua thu dudc két qua nhu mong doi.
Vi vay can thiét phai c6 nhiing nghién ctu
dugc trién khai mot cach day du va khoa hoc
doi véi viée san xuat va st dung thiic an
TMR cho bo stia 6 Viét Nam. Xu4t phat tu
thuc té trén, nghién c@u nay dugdc tién hanh
dé danh gia hiéu qua st dung kh&u phéin
tron hoan chinh (TMR) trong chan nudi bo
stia, nhdm so sanh tac dung cta phuong
phéap cho &n TMR vé6i phuong phap cho an
truyén thong trong chan nudi bo siia 6 quy
mo néng ho.

2. VAT LIEU VA PHUONG PHAP

Bo lai 3/4HF dang trong giai doan vit
stia v6i s6 lugng tong céng 30 con duge phan
lam 3 nhém (méi nhém 10 con) theo giai
doan tiét siia (giai doan 1: 10 - 100 ngay; giai
doan 2: 101 - 200 ngay; giai doan 3: 201 -
305 ngay). M&i nhém bo lai duge chia thanh
2 16: 5 con cho an theo phuong phap truyén
thong, 5 con &n TMR. Céac bo nay duge chon
loc déng déu vé khéi luong, lda siia (2 - 3),
ning sudt stia chu ky trudc va ning sut stia
tai thoi diém thi nghiém. Tac dung cua
phuong phap cho an TMR so véi phuong
phap truyén théng dugc danh gid trén 2
phuong dién 1a k§ thuat va kinh té.

Kh&u phin &n cta bod thi nghiém dudc
x4y dung dua trén ning suit, chat lugng
stia, khoi lugng co thé tai thoi diém bt dau

méi dot thi nghiém va két qua xac dinh
thanh phan héa hoc ctia cic nguyén liéu thiic
an. Khau phan dugc lap theo tiéu chudn an
ciia NRC (2001), gi4 tri dinh dudng (ME) cua
cac nguyén liéu thtc an st dung trong thi
nghiém duge tham khao trong bang thanh
phan héa hoc va gia tri dinh dudng thic &n
ctia Vién Chan nudi Quéc gia (2001).

Cdch cho dn:

Bang phuong phép cho &n truyén théng,
thiic 4n tinh va thiic an tho dudc cho an
riéng ré, bo dude cho &n 2 lan/ngay, thiic 4n
thé duge bam thai va cho &n truée khi vt
stia, thiic &n tinh dudc cho an vao thoi diém
vit sita. O phuong phap cho an TMR, bo
ciing duge cho dn 2 lan/ngay vao thoi diém
vét siia nhung lugng thiic 4n tinh va thtc &n
thé cta khdu phan duge trén déu véi nhau
trong may trén 15 phit truée khi cho an.
Cadc chi tiéu ky thudt:

Chat lugng siia dugc xac dinh bang may
phan tich ECOMILK. Lugng vt chat kho
(VCK) thu nhan va ning suit siia cua tling
cé thé dugc theo dbi va ghi chép 2 1an/ngay.
Khoi lugng co thé bo duge xac dinh bing can
dién ti dai gia sic (model 200 weighing
system cua Hang Ruddweigh — Autralia
Pty.Ltd) tai cac thoi diém: b&t ddu thi
nghiém; két thic tiing thang thi nghiém 1, 2
va 3 bang cach can bo 2 ngay lién tiép va 14y
gia tri trung binh ctia 2 1an can dé. So sanh
cac gia tri trung binh gitta hai 16 bang
phuong phap Fisher va Turkey trong
Minitab 14.

Hiéu qua kinh té:

Phan tich theo 2 mé hinh 1a ¢ dinh va
mo6 phong. Trong d6 st dung phuong phép
phan tich riéng phan ¢ mé hinh kinh t€& c&
dinh va phuong phap tinh gia thanh san
phdm trong mé hinh kinh t&€ mé phéng. Gia
thanh san phdm chin nuéi (Y) khi quy mo
chan nubi (x) thay d6i ctia hai phuong phéap
cho an dugc tinh theo céng thic sau:
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Y = f(x), cu thé la:

A+b+c+(d+e))x

Y,(TMR) =
n,x
_(A+b+o)x! N d+e,
n, n,
A+(d+
yyrry = Ar(dre)x
n,x
_ AT dee
n2 n2
Trong do:

Y,, Y,: 1an lugt 1a gia thanh san phdm
chan nudi cua hai phuong phap
cho an TMR va truyén théng.

A: Phan chi phi giéng nhau gitta hai

phuong phap cho &n.

b: Chi khadu hao may moéc tdng thém
(may thai thic an tho kho, may tron).

c: Chi lai ngan hang ting thém (khi dau

tu thém may mac).

d: Chi phi thiic an.

e,, e,: 1an lugt 1a chi phi néng luong cua
hai phuong phap cho an TMR va
truyén thong.

n,, ny,: lan lugt 13 niang suidt siia binh
quan cua bo ¢ hai phuong phap cho
an TMR va truyén théng.

x: s0 lugng bo.

Trong qua trinh theo doi thi nghiém, cac
gia tri: A, b, ¢, d, ey, ey, n;, n, sé duge xac
dinh thong qua ghi chép va tinh toan sé hoc
thong thuong. Giai phuong trinh Y, = Y,
hodc v& d6 thi cua ham s6 Y = f(x) sé xac
dinh dudc gia tri x (quy mé chan nubi) ma tai
d6 hiéu qua kinh té& ctia hai phuong phap cho
an la nhu nhau.

3. KET QUA VA THAO LUAN
3.1. Hiéu qua ky thuat

Trong giai doan 1 cta chu ky tiét siia,
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lugng VCK thu nhan cua 16 cho én TMR va
16 cho an truyén théng déu ting qua cac
thang thi nghiém (Bang 1). Su khac nhau vé
lugng VCK thu nhan & hai 16 1a khong c6 §
nghia théng ké trong thang thi nghiém dau
tién. Tuy nhién, 6 cac thang thi nghiém tiép
theo, 16 cho &n TMR c6 lugng VCK thu nhan
cao hon rd rét so véi 16 cho an truyén thong
(P<0,05). Piéu nay c6 thé 1y giai 1a trong thoi
ky can stta bo khong duge an thic an TMR
ma van an riéng ré tung loai thic &n theo
cach cho an truyén théng ctia ngusi chin
nudi, vi vay ¢ nhiing tuan thi nghiém dau
tién phuong phap cho &n TMR chua phat
huy dudc uvu thé cua minh so véi phuong
phap cho an truyén théng. Budc vao giai
doan 2 ctia chu ky tiét siia, dung tich da co
da hoi phuc hoan toan, ning suit siia ciing
dang ¢ mtc cao nén lugng VCK thu nhan cao
(Hayirli, 1998). Trong thang thi nghiém 1 16
TMR va 16 truyén thong cé lugng VCK thu
nhan lan lugt 1a 15,56 va 14,57 kg/ngay.
Khi thang siia ting 1én, ning suit stia gidm
di dan dén ty 1é thtc an tinh trong khiu
phan gidm di va lugng VCK thu nhan ciing
giam di. O giai doan 3 cta chu ky, kha ning
thu nhan VCK cta bo 6 ca 2 16 TMR va
truyén théng déu giam. Déc biét 1a 6 thang
thi nghiém thé 3, mtic giam cao hon, ty 1&
giam so véi thang thi nghiém 2 1a 6,5% va
8,5% lan lugt 6 16 cho &n TMR va 16 cho an
truyén thong.

Theo Snowdon (1991), Neitz va
Dugmore (2007), Lammer va cs. (2007), vu
diém tht nhat khi st dung phuong phap
TMR trong chén nu6i bo stia 1a duy tri én
dinh moi truong da cd, ting hiéu qua su
dung thtic &n va han ché& cac van dé vé roi
loan trao déi chit. Qua dé, kha ning thu
nhan VCK cta bo ciing ting lén dang ké. Két
qua nghién ctu trinh bay d bang 1 14 hoan
toan phu hgp véi 1ap ludn nay.

Su thay d6i khoi lugng ctia bo qua cac
thang thi nghiém dudc xac dinh bang can
dién tu dai gia stc (Bang 2).
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Bang 1. Lugng VCK thu nhan ctia b6 qua cac thang thi nghiém (kg/ngay)

Giai doan tiét stra Thang thi nghiém (TN) Truyén théng TMR SE,, P
1 13,43 13,67 0,37 NS
1 2 14,22° 15,70° 0,26 <0,05
3 14,56° 16,03" 0,42 <0,05
1 14,57° 15,56" 0,31 <0,05
2 2 14,16° 15,04° 0,27 <0,05
3 13,447 14,56" 0,37 <0,05
1 13,54 14,18 0,52 NS
3 2 13,37 13,97 0,48 NS
3 12,24 13,06 0,43 NS

Ghi chi: Trong ciing hang, cdc gid tri c6 chit cai phia trén khdc nhau thi sai khac co y nghia théng ké (P<0,05);
NS:(No significant): sai khdc khong co y nghia thong ké

Bang 2. Khéi luong co thé bo qua cac thang thi nghiém (kg)

Giai doan 1 Giai doan 2 Giai doan 3
Thoi diém can (0 - 100 ngay) (101 - 200 ngay) (201 - 305 ngay)
Tr. théng TMR SE,, Tr. théng TMR SEn Tr. théng TMR SEn
Trwéc TN 462,3 453,2 6,4 420,4 428,2 5,5 433,8 431,6 54
Thang TN1 453,1 4452 55 423,7 433,5 3,9 438,6 438,2 43
Thang TN2 4414 4347 5,9 430,6 4423 57 4494 456,1 5,1
Thang TN3 438,4 433,3 6,9 431,3 446,6 5,6 460,8 469,6 6,6

Trong giai doan 1 cua chu ky tiét siia,
khéi lugng co thé bo ctia ca hai 16 TMR va
truyén théng déu gidm so v6i khéi lugng
truée thi nghiém. Mic giam 1a 23,9 va 19,9
kg 1an lugt 6 nhém cho &n truyén théng va
nhém cho dn TMR. Miic giam nay 1a trung
binh va khéng c6 su chénh léch dang ké gitia
16 cho an TMR va 16 cho an truyén thong.
Trong giai doan dau cua chu ky tiét siia bo
c6 thé gidm khéi lugng co thé tit 20 dén 50
kg (tuong duong 0,5 — 1 diém thé trang), bd
cao san c6 thé giam nhiéu hon nhung khong
nén dé bo giam qua 80 kg (1,5 diém trang)
(Hutjens, 2007).

Buéc sang giai doan 2 va 3 cta chu ky
tiét siia, khoi luong co thé bo bit dau ting
dan. Sau 3 thang thi nghiém & giai doan 2
cua chu ky tiét siia, trung binh bo chi ting
10,9 kg va 18,4 kg lan lugt 6 16 cho #n truyén
thong va 16 TMR. Trong khi dé & giai doan 3
cua chu ky, mtc ting khoi lugng 1an lugt 1a
27 va 38 kg 616 an truyén théng va 16 an TMR.
Nhu vay, 16 &n TMR cho két qua tang trong
t6t hon 16 truyén théng va & giai doan 2 khoi
lugng co thé bo ting cham hon giai doan 3.

Ning suat siia ctia bd 6 cac giai doan tiét
stta khac nhau dugc thé hién & bang 3. Trong
giai doan 1 cta chu ky, ning suit stia tu ti
tang lén va dat dinh tiét stia 6 ca hai nhém
bo. Tuy nhién mutc d6 tang lén c6 su khac
nhau gitia cac nhém bo. Nhém cho 4n TMR,
ning sudt stia dat cao nhat 6 thang thi
nghiém thd 2 va dén thang thi nghiém tht 3
thi bit dau giam. Nhém cho &n truyén théng,
nang sudt siia ting dan va dat cao nhat &
thang thi nghiém 3. Niang suit stia cao nhat
trong giai doan 1 cia nhém cho &n TMR va
truyén théng lan lugt 1a 21,18 va 20,67
kg/ngay. Nhu vay tai dinh tiét siia, nhém cho
an TMR c¢6 nang sudt sita cao hon nhém cho
an truyén théng 1a 0,51 kg/ngay. Néu so sanh
ning sudt stia trong 1 ngdy, quy mo 1 con bo
thi miic chénh léch 0,51 kg 1a khéng nhiéu,
nhung v6i quy mo chén nubi trung binh 1a 5 -
10 con va chu ky tiét sfia ctia bo 1a 305 ngay
thi su chénh léch nay lai 1a kha 16n. Theo
Moran (2005) va nhiéu nha nghién ctiu khéac,
su chénh léch 1 kg & dinh tiét siia c¢6 thé dan
dén su chénh léch 200 kg trong ca chu ky 305
ngay tiét siia cia bo.
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Bang 3. Nang suat sita qua cac thang thi nghiém (kg/ngay)

Giai doan tiét siva Thang thi nghiém (TN) Truyén théng TMR SE, P
1 19,46 20,36 0,58 NS
1 2 20,09% 21,18° 0,38 <0,05
3 20,67 20,74 0,57 NS
1 19,38 19,68 0,61 NS
2 2 17,98° 18,83" 0,36 <0,05
3 15,557 17,02 0,47 <0,05
1 14,31 14,46 0,56 NS
3 2 12,98 13,88° 0,24 <0,05
3 11,02° 13,04° 0,29 <0,05

Ghi chi: Trong ciing hang, cdc gia tri c6 chit cai phia trén khdac nhau thi sai khac cé y nghia théng ké (P<0,05);
NS:(No significant) sai khac khéng cé y nghia thong ké

Bang 4. Chat lugng sita ctia bo 6 hai phuong phap cho an khac nhau

Ty 1é m& sira (%)

Ty & protein stra (%) Ty 1€ VCK khong m& (%)

Giai doan Thang - - -
tit stra TN Trwyen gy g, W qyr gg, TWEN pyr s,
thong thong thong

1 412 4,20 0,10 3,31° 3,43° 0,04 9,14 9,23 0,10

1 2 3,96 3,92 0,09 3,14° 3,29 0,04 8,79 9,04° 0,08

3 3,62 3,74 0,09 3,02° 3,17° 0,04 8,68 8,97 0,10

1 3,56 3,61 0,07 2,88 2,89 0,05 8,61° 8,82° 0,10

2 2 3,63 3,79 0,08 2,96 3,05° 0,03 8,72° 8,97 0,10

3 3,67° 3,88" 0,09 3,13 3,22° 0,03 8,77° 9,11° 0,11

1 3,73° 3,89 0,07 3,26 3,31 0,05 8,87° 9,06 0,09

3 2 3,84° 3,98 0,07 3,35° 3,43 0,04 8,83° 9,22 0,10

3 3,94° 4,12° 0,08 3,32° 3,45° 0,04 8,90° 9,34° 0,12

Ghi chii: O mội chi tiộu, trộn cing một hang, nhitng gid tri cộ chit cdi phia trộn khdc nhau thi ¢6 sai khộc cộ ¥

nghia thong ké

Giai doan 2 va 3 la cac giai doan hau
“dinh tiét stia”. Tai cac giai doan nay, niang
sudt siia ciia bo khong tang lén niia ma bét
dau giam va giam manh. Téng san luong sita
cua bo trong ca chu ky tiét stia khong chi
phu thudc vao néng suit siia tai dinh tiét
stia ma né con phu thudc vao kha niang duy
tri nang sudt stia trong ca chu ky (Hutjens,
2007). Kha ning duy tri nang suat stia con
duge goi 1a tinh “6n dinh” cta chu ky. Tai
nhiing thang thi nghiém dau tién, nang suat
stia ctia hai 16 TMR va truyén thong 1a khong
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c6 sai khac c¢6 y nghia thong ké. Tuy nhién,
nhiing thang thi nghiém tiép theo, ning suit
stia ctia 16 cho &n TMR cao hon rd rét so véi
16 cho #n truyén théng. Diéu d6 chiing to
mtic giam san lugng stia cua 16 cho an TMR
1a th&p hon, hay 16 cho an TMR c¢6 “tinh 6n
dinh” ctia chu ky tiét siia cao hon.

Vé chat lugng siia, trong thi nghiém nay
chi so sanh su khac biét vé 3 chi tiéu chinh
l1a: ty 1&é md siia, ty 1& protein stia va ty 1& vat
chat kho khong md trong stia (Bang 4).
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Bang 4 cho thay, chit lugng sitia ctia bod
cho &n TMR dudc cai thién so véi bd cho &n
truyén thong. Ty 1&é md siia, ty 1é protein siia
va ty 1& vat chat khé khong md cua 16 TMR
déu cao hon so véi 16 cho an truyén thong.
Sai khac c6 ¥ nghia thong ké & cad ba giai
doan cta chu ky tiét siia déi véi hai chi tiéu
1a ty 1& protein siia va ty 1& VCK khong md
(P<0,05). Con d6i véi chi tiéu ty 16 md siia,
giai doan 1 cua chu ky khong c6 sai khac co y
nghia thong ké gitia hai 16.

3.2. Hiéu qua kinh t&

Chi phi thtc an trung binh/bo/ngay
trong thoi gian thi nghiém dude ghi chép va
tinh toan 1a 62.950 VND. Thi nghiém nham
so sanh sy khac biét gitia hai phuong phap
cho &4n nén s6 lugng va thanh phan cac loai
thiic 4n st dung la nhu nhau. Tuy nhién, ti
nang suat stia (Bang 3) dé dang tinh ra dudc
ning sudt stia binh quin cta 16 cho an TMR
va 16 cho &n truyén théng lan lugt 1a 17,7 va
16,8 kg/con/ngay. Piéu d6 chiing t6 chi phi
thtic dn/kg stia sé thap hon khi 4p dung
phuong phap cho an TMR. Chi phi thtc
an/kg siia 1an lugt 14 3.556 va 3.747 VND 6

phuong phap cho an TMR va phuong phap
cho &n truyén théng.

Chi phi thtc an/kg siia 14 mot phan quan
trong quyét dinh gia sfia san xuit tai noéng
hd, tuy nhién chi phi thtc dn chua phai la
toan bd chi phi cho sdn xuat stia. Mot s6 chi
phi khéc c6 lién quan dén gia thanh san
phadm chin nudi (gia siia san xudt) ma cé su
khac biét gifia hai phuong phap cho an. S6
liéu 6 bang 5 cho thdy, chi phi khic cua
phuong phap cho an TMR cao hon phuong
phap cho an truyén théng. Khi tinh kh&u hao
may moc, chi tinh dén hai loai may khong thé
thiéu khi 4p dung phuong phap TMR la may
tron va may thai thic &n thdé kho, phuong
phap truyén théng khong can dung dén hai
loai may nay nén khoéng c6 chi phi khau hao
may moéc. Tuong tu véi khoan chi 1ai ngan
hang, coi nhu ngudi chin nudi sé phai vay
von ngan hang dé dau tu thém hai loai may
moc (may tron, may thai co kho), nhu vay chi
c6 phuong phap TMR c6 khodn chi nay. Két
hop két qua vé chi phi thic an/bo/mgay, chi
phi khac (Bang 5) va néng suat stia (Bang 3),
tinh dugdc hiéu qua kinh t& theo mé hinh c6
dinh quy mo 5 bo stia (Bang 6).

Bang 5. Chi phi ting thém khi 4p dung TMR so v6i nuéi truyén thong

Chi khau hao may méc

Gia may Thoi gian st dung Chi phi kh&u hao (VNB/ngay)
(VND) (n&m) Truyén théng TMR
May thai cé kho 35000000 6 0 15982
May tron TMR 65000000 6 0 29680
Chi khac:
L&i ngan hang (vnd/ngay) 0 27397
Chi phi nang lwong (vnd/ngay/con) 2966 3316

Bang 6. Anh huéng ctia phuong phap cho ian dén hiéu qua kinh té&
cua chin nudi bo sita quy mé 5 bo vat siia

Phwong phap cho an

Chi tiéu —
Truyén thong TMR
I. Tang thu (chi tinh thu ban sira) 0 36000
. Gidm chi 0 0
[ll. Tang chi 0 74809
- Téng chi khau hao may thai cé kho 0 15982
- Tang chi khau hao may tron TMR 0 29680
- Tang chi lai vay ngan hang dau tw may 0 27397
- Tang chi nang lwogng van hanh may 0 1750
IV. Gidm thu 0 0
Chénh loi (I + 11 =111 = 1V) 0 -38809
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Hinh 1. M6i tuong quan gitia gia thanh sita san xuit va quy mé6 chin nudi

Vé6i quy md trang trai 5 con, néu nudi
theo phuong phap cho an TMR sé c6 phan
thu ban stia cao hon phuong phap truyén
thong (36.000 VND). Tuy nhién, phan chi
phi phdi chi thém hang ngay khi st dung
phuong phap TMR lai 16n hon rat nhiéu, nén
v61 quy moé 5 con bo thi mic tang thu khong
da bu lai miic ting chi (-38.809 VND). Vi
quy mé chin nudi nhd, ap dung phuong phap
cho an TMR khoéng mang lai hiéu qua kinh
t& vi phai dau tu may méc qua 16n.

V6i quy m6 chan nudi 16n hon, viéc so
sanh hiéu qua kinh té& dugc tién hanh théng
qua md hinh kinh t& mé phdéng. Dua vao cac
s6 liéu kinh t& va k¥ thuat cta thi nghiém
biéu dién dugc méi tuong quan gida gia
thanh san phdm (gia siia san xudt) va quy
mo chiin nudi cua trang trai (Hinh 1).

Hinh 1 cho thay, su bién dong vé gia siia
san xuat la rat 16n khi st dung phuong phap
TMR & quy mb trang trai nhd, trong khi dé6
v6i phuong phap truyén théng, mtc bién
dong thap hon nhiéu. Ciing tu hinh 1, chi
khi quy mé chan nudi trén 23 bo tiét siia thi
ngudi chin nudi méi thu duge hiéu qua kinh
t& cao hon khi 4p dung phuong phap cho &n
TMR. Khi d6, mtc tang thu ban stta da bu
dép dude phan tang chi khau hao may moéc
va mang lai phan thu nhap tang thém cho
nguoi chin nudi.
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4. KET LUAN

Phuong phap cho an TMR dem lai hiéu
qua ky thuat trong chian nudi bd stia. Bo
dudge cho an theo phuong phap TMR c6 kha
ning thu nhan VCK cao hon, ning suit siia
cao hon, tiét sita “6n dinh” hon va chét luong
stia dudc cai thién so v6i bo dude cho an theo
phuong phap truyén théng.

V6i chi phi 100 triéu déng dé mua may
thai va may trén, phuong phap TMR khéng
mang lai hiéu qua kinh t& cho nhiing hé
chin nudi quy mé nhé do miic dau tu lén.
Nhung véi nhiing hd nudi tir 23 bd tiét siia
thi gia thanh sfia san xudt thadp hon, hiéu
qua kinh t& cao hon khi ap dung phuong
phap TMR.
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TÓM TẮT


RTổng cộng 30 bò sữa ở 3 giai đoạn tiết sữa khác nhau được chọn lọc và nuôi dưỡng bằng hai phương pháp cho ăn khác nhau là phương pháp TMR (Total mixed ration) và phương pháp truyền thống (cho ăn tinh, thô riêng rẽ) nhằm đánh giá hiệu quả của phương pháp cho ăn TMR trong chăn nuôi bò sữa. Kết quả nghiên cứu cho thấy, phương pháp TMR mang lại hiệu quả kỹ thuật rõ rệt nhưng hiệu quả kinh tế chỉ có khi quy mô chăn nuôi từ 23 bò vắt sữa trở lên. Hiệu quả kỹ thuật được thể hiện qua sự tăng lên về lượng vật chất khô thu nhận, năng suất sữa, chất lượng sữa và tính ổn định của chu kỳ sữa. Với quy mô chăn nuôi nhỏ (5 bò vắt sữa), cho ăn theo phương pháp TMR không mang lại hiệu quả kinh tế so với phương pháp cho ăn truyền thống vì chi phí máy móc lớn. Tuy nhiên, với quy mô từ 23 bò vắt sữa trở lên, giá thành sữa sản xuất giảm xuống và phương pháp TMR bắt đầu mang lại hiệu quả kinh tế.


RTừ khóa: bò sữa, hiệu quả kinh tế, nuôi dưỡng, TMR.


SUMMARY


RA total of thirty milking cows at three different stages of lactation were fed total mixed ration (TMR) and in traditional way (concentrate and forages provided separately) to evaluate the efficacy of feeding TMR in raising dairy cattle. It was shown that feeding TMR brought about significant technical effects but economic benefit could only come when the household raised above a certain number of  cows. Cows fed TMR showed significant increses in dry matter intake, milk yield, and milk quality. In small scale farms (under 23 milking cows), feeding TMR did not bring economic benefits compared with traditional feeding due to high investment in equipment . From 23 milking cows the cost  of milk was reduced and thus resulted in economic benefits. 


RKey words: Dairy, economic benefits, feeding, TMRT.T 


R1. ĐẶT VẤN ĐỀ


Bò là gia súc nhai lại nên thức ăn thô xanh là lý tưởng nhất với chúng. Tuy nhiên trong chăn nuôi bò sữa người ta phải cung cấp thức ăn tinh vào khẩu phần để bổ sung dinh dưỡng cho bò, đặc biệt là bò cao sản hoặc khi khẩu phần có thức ăn thô chất lượng thấp. Vì vậy, vấn đề được quan tâm là bổ sung dinh dưỡng như thế nào để tăng sức sản xuất của bò mà không ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng. Khẩu phần ăn được trộn hoàn chỉnh (TMR)R là một kỹ thuật đã Rphát triểnR từ lâuR và hiệnR được những RngườiR chăn nuôi bò sữa trên toàn thế giới sử dụng, nhất là ở khu vực Bắc Mỹ (Snowdon, 1991)R. 


Tại Việt Nam, choR đến nay vẫn chưa có bất kỳ công bố nào về nghiên cứu sản xuất và sử dụng thức ăn TMR cho bò sữa. Tài liệu giới thiệu về TMR bằng tiếng Việt chủ yếu là một số bài giảng phục vụ cho các khóa tập huấn ngắn hạn, chẳng hạn như khóa xây dựng khẩu phần TMR-PMR (Bergstrand, 2005) tổ chức vào tháng 4-2005 tại Thành phố Hồ Chí Minh do chuyên gia nước ngoài giảng dạy. Với hạn chế trên, một số cơ sở chăn nuôi ở Hà Tây, Tuyên Quang và Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu triển khai thí nghiệm sản xuất và sử dụng thức ăn TMR nhưng chưa thu được kết quả như mong đợi. Vì vậy cần thiết phải có những nghiên cứu được triển khai một cách đầy đủ và khoa học đối với việc sản xuất và sử dụng thức ăn TMR cho bò sữa ở Việt Nam. Xuất phát từ thực tế trên, nghiên cứu này được tiến hành để đánh giá hiệu quả sử dụng khẩu phần trộn hoàn chỉnh (TMR) trong chăn nuôi bò sữa, nhằm so sánh tác dụng của phương pháp cho ăn TMR với phương pháp cho ăn truyền thống trong chăn nuôi bò sữa ở quy mô nông hộ.


R2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP


RBÒ lai 3/4HF đang trong giai đoạn vắt sữa với số lượng tổng cộng 30 con được phân làm 3 nhóm (mỗi nhóm 10 con) theo giai đoạn tiết sữa (giai đoạn 1: 10 - 100 ngày; giai đoạn 2: 101 -  200 ngày; giai đoạn 3: 201 - 305 ngày). Mỗi nhóm bò lại được chia thành  2 lô: 5 con cho ăn theo phương pháp truyền thống, 5 con ăn TMR. Các bò này được chọn lọc đồng đều về khối lượng, lứa sữa (2 - 3), năng suất sữa chu kỳ trước và năng suất sữa tại thời điểm thí nghiệm. Tác dụng của phương pháp cho ăn TMR so với phương pháp truyền thống được đánh giá trên 2 phương diện là kỹ thuật và kinh tế. 


RKhẩu phần ăn của bò thí nghiệm được xây dựng dựa trên năng suất, chất lượng sữa, khối lượng cơ thể tại thời điểm bắt đầu mỗi đợt thí nghiệm và kết quả xác định thành phần hóa học của các nguyên liệu thức ăn. Khẩu phần được lập theo tiêu chuẩn ăn của NRC (2001), giá trị dinh dưỡng (ME) của các nguyên liệu thức ăn sử dụng trong thí nghiệm được tham khảo trong bảng thành phần hóa học và giá trị dinh dưỡng thức ăn của Viện Chăn nuôi Quốc gia (2001).


RCách cho ăn: 


RBằng phương pháp cho ăn truyền thống, thức ăn tinh và thức ăn thô được cho ăn riêng rẽ, bò được cho ăn 2 lần/ngày, thức ăn thô được băm thái và cho ăn trước khi vắt sữa, thức ăn tinh được cho ăn vào thời điểm vắt sữa. ở phương pháp cho ăn TMR, bò cũng được cho ăn 2 lần/ngày vào thời điểm vắt sữa nhưng lượng thức ăn tinh và thức ăn thô của khẩu phần được trộn đều với nhau trong máy trộn 15 phút trước khi cho ăn.


RCác chỉ tiêu kỹ thuật: 


RChất lượng sữa được xác định bằng máy phân tích ECOMILK. Lượng vật chất khô (VCK) thu nhận và năng suất sữa của từng cá thể được theo dõi và ghi chép 2 lần/ngày. Khối lượng cơ thể bò được xác định bằng cân điện tử đại gia súc (model 200 weighing system của Hãng Ruddweigh – Autralia Pty.Ltd) tại các thời điểm: bắt đầu thí nghiệm; kết thúc từng tháng thí nghiệm 1, 2 và 3 bằng cách cân bò 2 ngày liên tiếp và lấy giá trị trung bình của 2 lần cân đó. So sánh các giá trị trung bình giữa hai lô bằng phương pháp Fisher và Turkey trong Minitab 14. 


RHiệu quả kinh tế: 


RPhân tích theo 2 mô hình là cố định và mô phỏng. Trong đó sử dụng phương pháp phân tích riêng phần ở mô hình kinh tế cố định và phương pháp tính giá thành sản phẩm trong mô hình kinh tế mô phỏng. Giá thành sản phẩm chăn nuôi (Y) khi quy mô chăn nuôi (x) thay đổi của hai phương pháp cho ăn được tính theo công thức sau: 


R     Y = f(x), cụ thể là:


YB1B(TMR) = 
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Trong đó:


Y​B1B, YB2B: lần lượt là giá thành sản phẩm
                    chăn nuôi của hai phương pháp
                    cho ăn TMR và truyền thống.


A: Phần chi phí giống nhau giữa hai 
             phương pháp cho ăn.


b: Chi khấu hao máy móc tăng thêm
             (máy thái thức ăn thô khô, máy trộn).


c:  Chi lãi ngân hàng tăng thêm (khi đầu
            tư thêm máy móc).


d: Chi phí thức ăn.


eB1B, eB2B: lần lượt là chi phí năng lượng của
              hai phương pháp cho ăn TMR và
              truyền thống.


nB1B, nB2B: lần lượt là năng suất sữa bình
              quân của bò ở hai phương pháp cho 
               ăn TMR và truyền thống.


x: số lượng bò.



Trong quá trình theo dõi thí nghiệm, các giá trị: A, b, c, d, eB1B, eB2B, nB1B, nB2B sẽ được xác định thông qua ghi chép và tính toán số học thông thường. Giải phương trình YB1B = YB2B hoặc vẽ đồ thị của hàm số Y = f(x) sẽ xác định được giá trị x (quy mô chăn nuôi) mà tại đó hiệu quả kinh tế của hai phương pháp cho ăn là như nhau.


3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN


3.1. Hiệu quả kỹ thuật


Trong giai đoạn 1 của chu kỳ tiết sữa,


lượng VCK thu nhận của lô cho ăn TMR và lô cho ăn truyền thống đều tăng qua các tháng thí nghiệm (Bảng 1). Sự khác nhau về lượng VCK thu nhận ở hai lô là không có ý nghĩa thống kê trong tháng thí nghiệm đầu tiên. Tuy nhiên, ở các tháng thí nghiệm tiếp theo, lô cho ăn TMR có lượng VCK thu nhận cao hơn rõ rệt so với lô cho ăn truyền thống (P<0,05). Điều này có thể lý giải là trong thời kỳ cạn sữa bò không được ăn thức ăn TMR mà vẫn ăn riêng rẽ từng loại thức ăn theo cách cho ăn truyền thống của người chăn nuôi, vì vậy ở những tuần thí nghiệm đầu tiên phương pháp cho ăn TMR chưa phát huy được ưu thế của mình so với phương pháp cho ăn truyền thống. Bước vào giai đoạn 2 của chu kỳ tiết sữa, dung tích dạ cỏ đã hồi phục hoàn toàn, năng suất sữa cũng đang ở mức cao nên lượng VCK thu nhận cao (Hayirli, 1998). Trong tháng thí nghiệm 1 lô TMR và lô truyền thống có lượng VCK thu nhận lần lượt là 15,56 và 14,57 kg/ngày. Khi tháng sữa tăng lên, năng suất sữa giảm đi dẫn đến tỷ lệ thức ăn tinh trong khẩu phần giảm đi và lượng VCK thu nhận cũng giảm đi. ở giai đoạn 3 của chu kỳ, khả năng thu nhận VCK của bò ở cả 2 lô TMR và truyền thống đều giảm. Đặc biệt là ở tháng thí nghiệm thứ 3, mức giảm cao hơn, tỷ lệ giảm so với tháng thí nghiệm 2 là 6,5% và 8,5% lần lượt ở lô cho ăn TMR và lô cho ăn truyền thống.


Theo Snowdon (1991), Neitz và Dugmore (2007), Lammer và cs. (2007), ưu điểm thứ nhất khi sử dụng phương pháp TMR trong chăn nuôi bò sữa là duy trì ổn định môi trường dạ cỏ, tăng hiệu quả sử dụng thức ăn và hạn chế các vấn đề về rối loạn trao đổi chất. Qua đó, khả năng thu nhận VCK của bò cũng tăng lên đáng kể. Kết quả nghiên cứu trình bày ở bảng 1 là hoàn toàn phù hợp với lập luận này.


Sự thay đổi khối lượng của bò qua các tháng thí nghiệm được xác định bằng cân điện tử đại gia súc (Bảng 2).

		RBảng 1. Lượng VCK thu nhận của bò qua các tháng thí nghiệm (kg/ngày)


Giai đoạn tiết sữa

		Tháng thí nghiệm (TN)

		Truyền thống

		TMR

		SEBmB

		P



		1

		1

		13,43

		13,67

		0,37

		NS



		

		2

		14,22PaP

		15,70PbP

		0,26

		< 0,05



		

		3

		14,56PaP

		16,03PbP

		0,42

		< 0,05



		2

		1

		14,57PaP

		15,56PbP

		0,31

		< 0,05



		

		2

		14,16PaP

		15,04PbP

		0,27

		< 0,05



		

		3

		13,44PaP

		14,56PbP

		0,37

		< 0,05



		3

		1

		13,54

		14,18

		0,52

		NS



		

		2

		13,37

		13,97

		0,48

		NS



		

		3

		12,24

		13,06

		0,43

		NS





Ghi chú: Trong cùng hàng, các giá trị có chữ cái phía trên khác nhau thì sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05);
                        NS:(No significant): sai khác không có ý nghĩa thống kê


RBảng 2. Khối lượng cơ thể bò qua các tháng thí nghiệm (kg)R


		Thời điểm cân

		Giai đoạn 1


(0 - 100 ngày)

		Giai đoạn 2


(101 - 200 ngày)

		Giai đoạn 3


(201 - 305 ngày)



		

		Tr. thống

		TMR

		SEBmB

		Tr. thống

		TMR

		SEBmB

		Tr. thống

		TMR

		SEBmB



		Trước TN

		462,3

		453,2

		6,4

		420,4

		428,2

		5,5

		433,8

		431,6

		5,4



		Tháng TN1

		453,1

		445,2

		5,5

		423,7

		433,5

		3,9

		438,6

		438,2

		4,3



		Tháng TN2

		441,4

		434,7

		5,9

		430,6

		442,3

		5,7

		449,4

		456,1

		5,1



		Tháng TN3

		438,4

		433,3

		6,9

		431,3

		446,6

		5,6

		460,8

		469,6

		6,6



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





Trong giai đoạn 1 của chu kỳ tiết sữa, khối lượng cơ thể bò của cả hai lô TMR và truyền thống đều giảm so với khối lượng trước thí nghiệm. Mức giảm là 23,9 và 19,9 kg lần lượt ở nhóm cho ăn truyền thống và nhóm cho ăn TMR. Mức giảm này là trung bình và không có sự chênh lệch đáng kể giữa lô cho ăn TMR và lô cho ăn truyền thống. Trong giai đoạn đầu của chu kỳ tiết sữa bò có thể giảm khối lượng cơ thể từ 20 đến 50 kg (tương đương 0,5 – 1 điểm thể trạng), bò cao sản có thể giảm nhiều hơn nhưng không nên để bò giảm quá 80 kg (1,5 điểm trạng) (Hutjens, 2007). 


Bước sang giai đoạn 2 và 3 của chu kỳ tiết sữa, khối lượng cơ thể bò bắt đầu tăng dần. Sau 3 tháng thí nghiệm ở giai đoạn 2 của chu kỳ tiết sữa, trung bình bò chỉ tăng 10,9 kg và 18,4 kg lần lượt ở lô cho ăn truyền thống và lô TMR. Trong khi đó ở giai đoạn 3 của chu kỳ, mức tăng khối lượng lần lượt là 27 và 38 kg ở lô ăn truyền thống và lô ăn TMR. Như vậy, lô ăn TMR cho kết quả tăng trọng tốt hơn lô truyền thống và ở giai đoạn 2 khối lượng cơ thể bò tăng chậm hơn giai đoạn 3.


Năng suất sữa của bò ở các giai đoạn tiết sữa khác nhau được thể hiện ở bảng 3. Trong giai đoạn 1 của chu kỳ, năng suất sữa từ từ tăng lên và đạt đỉnh tiết sữa ở cả hai nhóm bò. Tuy nhiên mức độ tăng lên có sự khác nhau giữa các nhóm bò. Nhóm cho ăn TMR, năng suất sữa đạt cao nhất ở tháng thí nghiệm thứ 2 và đến tháng thí nghiệm thứ 3 thì bắt đầu giảm. Nhóm cho ăn truyền thống, năng suất sữa tăng dần và đạt cao nhất ở tháng thí nghiệm 3. Năng suất sữa cao nhất trong giai đoạn 1 của nhóm cho ăn TMR và truyền thống lần lượt là 21,18 và 20,67 kg/ngày. Như vậy tại đỉnh tiết sữa, nhóm cho ăn TMR có năng suất sữa cao hơn nhóm cho ăn truyền thống là 0,51 kg/ngày. Nếu so sánh năng suất sữa trong 1 ngày, quy mô 1 con bò thì mức chênh lệch 0,51 kg là không nhiều, nhưng với quy mô chăn nuôi trung bình là 5 - 10 con và chu kỳ tiết sữa của bò là 305 ngày thì sự chênh lệch này lại là khá lớn. Theo Moran (2005) và nhiều nhà nghiên cứu khác, sự chênh lệch 1 kg ở đỉnh tiết sữa có thể dẫn đến sự chênh lệch 200 kg trong cả chu kỳ 305 ngày tiết sữa của bò.


		RBảng 3. Năng suất sữa qua các tháng thí nghiệm (kg/ngày)R


Giai đoạn tiết sữa

		Tháng thí nghiệm (TN)

		Truyền thống

		TMR

		SEBmB

		P



		1

		1

		19,46

		20,36

		0,58

		NS



		

		2

		20,09PaP

		21,18PbP

		0,38

		< 0,05



		

		3

		20,67

		20,74

		0,57

		NS



		2

		1

		19,38

		19,68

		0,61

		NS



		

		2

		17,98PaP

		18,83PbP

		0,36

		< 0,05



		

		3

		15,55PaP

		17,02PbP

		0,47

		< 0,05



		3

		1

		14,31

		14,46

		0,56

		NS



		

		2

		12,98PaP

		13,88PbP

		0,24

		< 0,05



		

		3

		11,02PaP

		13,04PbP

		0,29

		< 0,05





Ghi chú: Trong cùng hàng, các giá trị có chữ cái phía trên khác nhau thì sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05);
                        NS:(No significant) sai khác không có ý nghĩa thống kê


RBảng 4. Chất lượng sữa của bò ở hai phương pháp cho ăn khác nhauR


		Giai đoạn tiết sữa

		Tháng TN

		Tỷ lệ mỡ sữa (%)

		Tỷ lệ protein sữa (%)

		Tỷ lệ VCK  không mỡ (%)



		

		

		Truyền thống

		TMR

		SEBmB

		Truyền thống

		TMR

		SEBmB

		Truyền thống

		TMR

		SEBmBBB



		1

		1

		4,12

		4,20

		0,10

		3,31PaP

		3,43PbP

		0,04

		9,14

		9,23

		0,10



		

		2

		3,96

		3,92

		0,09

		3,14PaP

		3,29PbP

		0,04

		8,79PaP

		9,04PbP

		0,08



		

		3

		3,62

		3,74

		0,09

		3,02PaP

		3,17PbP

		0,04

		8,68PaP

		8,97PbP

		0,10



		2

		1

		3,56

		3,61

		0,07

		2,88

		2,89

		0,05

		8,61PaP

		8,82PbP

		0,10



		

		2

		3,63PaP

		3,79PbP

		0,08

		2,96PaP

		3,05PbP

		0,03

		8,72PaP

		8,97PbP

		0,10



		

		3

		3,67PaP

		3,88PbP

		0,09

		3,13PaP

		3,22PbP

		0,03

		8,77PaP

		9,11PbP

		0,11



		3

		1

		3,73PaP

		3,89PbP

		0,07

		3,26

		3,31

		0,05

		8,87PaP

		9,06PbP

		0,09



		

		2

		3,84PaP

		3,98PbP

		0,07

		3,35PaP

		3,43PbP

		0,04

		8,83PaP

		9,22PbP

		0,10



		

		3

		3,94PaP

		4,12PbP

		0,08

		3,32PaP

		3,45PbP

		0,04

		8,90PaP

		9,34PbPPP

		0,12





Ghi chú: Ở mỗi chỉ tiêu, trên cùng một hàng, những giá trị có chữ cái phía trên khác nhau thì có sai khác có ý 
                        nghĩa thống kê


Giai đoạn 2 và 3 là các giai đoạn hậu “đỉnh tiết sữa”. Tại các giai đoạn này, năng suất sữa của bò không tăng lên nữa mà bắt đầu giảm và giảm mạnh. Tổng sản lượng sữa của bò trong cả chu kỳ tiết sữa không chỉ phụ thuộc vào năng suất sữa tại đỉnh tiết sữa mà nó còn phụ thuộc vào khả năng duy trì năng suất sữa trong cả chu kỳ (Hutjens, 2007). Khả năng duy trì năng suất sữa còn được gọi là tính “ổn định” của chu kỳ. Tại những tháng thí nghiệm đầu tiên, năng suất sữa của hai lô TMR và truyền thống là không

có sai khác có ý nghĩa thống kê. Tuy nhiên, những tháng thí nghiệm tiếp theo, năng suất sữa của lô cho ăn TMR cao hơn rõ rệt so với lô cho ăn truyền thống. Điều đó chứng tỏ mức giảm sản lượng sữa của lô cho ăn TMR là thấp hơn, hay lô cho ăn TMR có “tính ổn định” của chu kỳ tiết sữa cao hơn.


Về chất lượng sữa, trong thí nghiệm này chỉ so sánh sự khác biệt về 3 chỉ tiêu chính là: tỷ lệ mỡ sữa, tỷ lệ protein sữa và tỷ lệ vật chất khô không mỡ trong sữa (Bảng 4).


Bảng 4 cho thấy, chất lượng sữa của bò cho ăn TMR được cải thiện so với bò cho ăn truyền thống. Tỷ lệ mỡ sữa, tỷ lệ protein sữa và tỷ lệ vật chất khô không mỡ của lô TMR đều cao hơn so với lô cho ăn truyền thống. Sai khác có ý nghĩa thống kê ở cả ba giai đoạn của chu kỳ tiết sữa đối với hai chỉ tiêu là tỷ lệ protein sữa và tỷ lệ VCK không mỡ (P<0,05). Còn đối với chỉ tiêu tỷ lệ mỡ sữa, giai đoạn 1 của chu kỳ không có sai khác có ý nghĩa thống kê giữa hai lô.


3.2. Hiệu quả kinh tế


Chi phí thức ăn trung bình/bò/ngày trong thời gian thí nghiệm được ghi chép và tính toán là 62.950 vnđ. Thí nghiệm nhằm so sánh sự khác biệt giữa hai phương pháp cho ăn nên số lượng và thành phần các loại thức ăn sử dụng là như nhau. Tuy nhiên, từ năng suất sữa (Bảng 3) dễ dàng tính ra được năng suất sữa bình quân của lô cho ăn TMR và lô cho ăn truyền thống lần lượt là 17,7 và 16,8 kg/con/ngày. Điều đó chứng tỏ chi phí thức ăn/kg sữa sẽ thấp hơn khi áp dụng phương pháp cho ăn TMR. Chi phí thức ăn/kg sữa lần lượt là 3.556 và 3.747 vnđ ở

phương pháp cho ăn TMR và phương pháp cho ăn truyền thống.


Chi phí thức ăn/kg sữa là một phần quan trọng quyết định giá sữa sản xuất tại nông hộ, tuy nhiên chi phí thức ăn chưa phải là toàn bộ chi phí cho sản xuất sữa. Một số chi phí khác có liên quan đến giá thành sản phẩm chăn nuôi (giá sữa sản xuất) mà có sự khác biệt giữa hai phương pháp cho ăn. Số liệu ở bảng 5 cho thấy, chi phí khác của phương pháp cho ăn TMR cao hơn phương pháp cho ăn truyền thống. Khi tính khấu hao máy móc, chỉ tính đến hai loại máy không thể thiếu khi áp dụng phương pháp TMR là máy trộn và máy thái thức ăn thô khô, phương pháp truyền thống không cần dùng đến hai loại máy này nên không có chi phí khấu hao máy móc. Tương tự với khoản chi lãi ngân hàng, coi như người chăn nuôi sẽ phải vay vốn ngân hàng để đầu tư thêm hai loại máy móc (máy trộn, máy thái cỏ khô), như vậy chỉ có phương pháp TMR có khoản chi này. Kết hợp kết quả về chi phí thức ăn/bò/ngày, chi phí khác (Bảng 5) và năng suất sữa (Bảng 3), tính được hiệu quả kinh tế theo mô hình cố định quy mô 5 bò sữa (Bảng 6).


RBảng 5. Chi phí tăng thêm khi áp dụng TMR so với nuôi truyền thống


		RChi khấu hao máy mócR



		

		Giá máy
(VNĐ)

		Thời gian sử dụng (năm)

		Chi phí khấu hao (VNĐ/ngày)



		

		

		

		Truyền thống

		TMR



		Máy thái cỏ khô

		35000000

		6

		0

		15982



		Máy trộn TMR

		65000000

		6

		0

		29680



		Chi khác:



		Lãi ngân hàng (vnđ/ngày)

		

		0

		27397



		Chi phí năng lượng (vnđ/ngày/con)

		2966

		3316





RBảng 6. ảnh hưởng của phương pháp cho ăn đến hiệu quả kinh tế
của chăn nuôi bò sữa quy mô 5 bò vắt sữaR


		Chỉ tiêu

		Phương pháp cho ăn



		

		Truyền thống

		TMR



		I. Tăng thu (chỉ tính thu bán sữa)

		0

		36000



		II. Giảm chi

		0

		0



		III. Tăng chi


- Tăng chi khấu hao máy thái cỏ khô


- Tăng chi khấu hao máy trộn TMR


- Tăng chi lãi vay ngân hàng đầu tư máy


- Tăng chi năng lượng vận hành máy

		0


0


0


0


0

		74809


15982


29680


27397


1750



		IV. Giảm thu

		0

		0



		Chênh lợi (I + II – III – IV)

		0

		-38809
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Hình 1. Mối tương quan giữa giá thành sữa sản xuất và quy mô chăn nuôi


Với quy mô trang trại 5 con, nếu nuôi theo phương pháp cho ăn TMR sẽ có phần thu bán sữa cao hơn phương pháp truyền thống (36.000 VNĐ). Tuy nhiên, phần chi phí phải chi thêm hàng ngày khi sử dụng phương pháp TMR lại lớn hơn rất nhiều, nên với quy mô 5 con bò thì mức tăng thu không đủ bù lại mức tăng chi (-38.809 VNĐ). Với quy mô chăn nuôi nhỏ, áp dụng phương pháp cho ăn TMR không mang lại hiệu quả kinh tế vì phải đầu tư máy móc quá lớn. 


Với quy mô chăn nuôi lớn hơn, việc so sánh hiệu quả kinh tế được tiến hành thông qua mô hình kinh tế mô phỏng. Dựa vào các số liệu kinh tế và kỹ thuật của thí nghiệm  biểu diễn được mối tương quan giữa giá thành sản phẩm (giá sữa sản xuất) và quy mô chăn nuôi của trang trại (Hình 1).


Hình 1 cho thấy, sự biến động về giá sữa sản xuất là rất lớn khi sử dụng phương pháp TMR ở quy mô trang trại nhỏ, trong khi đó với phương pháp truyền thống, mức biến động thấp hơn nhiều. Cũng từ hình 1, chỉ khi quy mô chăn nuôi trên 23 bò tiết sữa thì người chăn nuôi mới thu được hiệu quả kinh tế cao hơn khi áp dụng phương pháp cho ăn TMR. Khi đó, mức tăng thu bán sữa đã bù đắp được phần tăng chi khấu hao máy móc và mang lại phần thu nhập tăng thêm cho người chăn nuôi.


4. KẾT LUẬN


Phương pháp cho ăn TMR đem lại hiệu quả kỹ thuật trong chăn nuôi bò sữa. Bò được cho ăn theo phương pháp TMR có khả năng thu nhận VCK cao hơn, năng suất sữa cao hơn, tiết sữa “ổn định” hơn và chất lượng sữa được cải thiện so với bò được cho ăn theo phương pháp truyền thống.


Với chi phí 100 triệu đồng để mua máy thái và máy trộn, phương pháp TMR không mang lại hiệu quả kinh tế cho những hộ chăn nuôi quy mô nhỏ do mức đầu tư lớn. Nhưng với những hộ nuôi từ 23 bò tiết sữa thì giá thành sữa sản xuất thấp hơn, hiệu quả kinh tế cao hơn khi áp dụng phương pháp TMR.
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